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Tôn giáo - Vấn đề lí luận và thực tiễn

 

Thích ứng và phản kháng 
Bàn từ mối quan hệ giữa Phật giáo và chính trị ở Đông á thời kì Cận đại 

 
 

 
I. Đặt vấn đề  

Thuật ngữ “Phật giáo nhập thế” 
(Engaged Buddhism) hoặc “Phật giáo 
tham dự xã hội” (Socially Engaged 
Buddhim) vốn được giới học thuật 
Phương Tây dùng khi bàn về mối quan hệ 
giữa Phật giáo và xã hội(1). Các học giả coi 
đó là phong trào “Phật giáo mới” (The 
New Buddhism), chủ yếu là chỉ một hình 
thức hoạt động xã hội của Phật giáo hiện 

đại khu vực Đông Nam ¸ và Âu – Mỹ. Từ 
những luận đề mà nó đề cập, như “Tác 
dụng xã hội của Phật giáo”, “Phật giáo và 
chủ nghĩa hiện đại”, “Phật giáo và chính 
trị”, “Phật giáo và chủ nghĩa dân tộc thời 
kì hậu thực dân chủ nghĩa”, “Phật giáo và 
đạo đức mới”, “Phật giáo và quần thể xã 
hội mới”, “Phật giáo và kinh tế”, “Đối 
thoại giữa các tôn giáo” và “Phật giáo với 
giới tính” v.v…, đều có ý coi Phật giáo là 
một nguồn tài nguyên trong xã hội hiện 
đại, tức là “nằm trong” mà không phải 
“nằm ngoài” xã hội hiện đại để thực hành 
giáo lí Phật giáo(2). Thực tế, phong trào 
Phật giáo mang khuynh hướng “Nhân 
gian hoá” hoàn toàn không giới hạn ở thời 
kì hiện đại, cũng không giới hạn ở Đông 

Nam ¸ và khu vực Âu - Mỹ. Nếu thảo 
luận thêm từ truyền thống Phật giáo 

Đông á với hai đại diện lớn là Trung 
Quốc và Nhật Bản, thì tính phức tạp của 
vấn đề này có thể càng thể hiện rõ nét   

Cung Tuấn(*)

hơn. Vấn đề mà bài này đặt ra gồm: Mối 
quan hệ giữa truyền thống Phật giáo với 
chính trị, xoay quanh phong trào Phật 
giáo nhân gian của Trung Quốc cận đại 
do Thái Hư khởi xướng và cuộc thảo luận  
liên quan đến chính trị của dòng Thiền 
Nhật Bản và trường phái Kyoto vào 
những năm 30 thế kỉ XX; Phân tích 
phong trào Phật giáo nhân gian trong 

cương vực khác nhau của Đông ¸ đã triển 
khai ra sao luận thuyết của mình về chủ 
đề chủ nghĩa dân tộc và tính hiện đại, để 
xử lí sự cấp bách trong mối quan hệ giữa 
quan niệm nội tại của truyền thống Phật 
giáo với ngoại diên xã hội. 

II. Hình thức ban đầu của xu 
hướng Phật giáo chính trị hoá 
thời kì cuối Thanh 

Về Phật giáo với chính trị, Marx 
Weber đã tiến hành phân tích từ góc độ 
của tính hiện đại. Ông cho rằng một loại 
đạo đức xã hội bao hàm được trách nhiệm 
xã hội thì cần phải được xây dựng trên 
một niềm tin “Giá trị vô hạn của linh hồn 
cá thể”, còn Phật giáo do nhấn mạnh 
thuyết nghiệp báo, về căn bản đã  phủ 
định sự tồn tại của “tính cá nhân”, bởi vậy   
 

*. Giáo sư, Khoa Triết học, Đại học Trung Sơn, Trung 
Quốc. Bài dịch theo bản Trung văn từ cuốn Hướng tới 
nhân sinh thần thánh do Lý Chí Cương và Phùng Đạt 
Văn chủ biên, Ba Thục Thư xã xuất bản năm 2004. 
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nó hoàn toàn không có khái niệm “lương 
tâm” chắc chắn. Và kết luận của ông là, 
Phật giáo không thể dẫn dắt hành vi với 
mục đích lí trí, nó chỉ có thể đưa đến loại 
đạo đức xã hội mang tính lí trí và phương 
thức tiến bộ chính trị xã hội, nó là phi 
chính trị (unpolitical), thậm chí là phản 
chính trị (antipolitical)(3). Sự hiểu biết của 
Weber về Phật giáo là rất hạn chế. Giải 
thích của ông về mối quan hệ được thiết 
lập giữa thuyết nghiệp báo với tính trách 
nhiệm cá nhân cũng hết sức đơn giản và 
tồn đọng tương đối nhiều vấn đề, nhưng 
kết luận của ông lại ít nhiều phản ánh 
được khuynh hướng nhận thức thông 
thường về Phật giáo, tức là coi Phật giáo 
chỉ là liên quan đến mô thức đạo đức và hệ 
thống thiền định của cá nhân, giáo lí của 
nó không liên quan đến chính trị và đời 
sống xã hội công cộng. 

Luận thuyết của Weber về Phật giáo 
và chính trị chịu nhiều phê phán nghiêm 
khắc, như luận văn Tiến sĩ của Trần 
Thanh Hoàng có tựa đề Buddhism and 
Politics in Southeast Asia đã căn cứ vào 
tư liệu thư tịch Phật giáo tiếng Pali và sự 

phát triển của Phật giáo Đông Nam ¸, 
phê phán lí thuyết Phật giáo không liên 
quan đến chính trị của Weber. Trần 
Thanh Hoàng chỉ ra rằng kinh điển Phật 
giáo đã hàm chứa nhiều nội dung bàn về 
vấn đề xã hội và chính trị, nó không chỉ 
có thể ứng dụng với xã hội cổ đại và chính 
trị quân chủ, mà còn có thể ứng dụng vào 
thế giới hiện đại và chính trị dân chủ(4). 
Ông còn phân tích tác động qua lại giữa 

Phật giáo Đông Nam á thế kỉ XX với 
phong trào đấu tranh giành độc lập dân 
tộc và chống chủ nghĩa thực dân. Có học 
giả đã khảo sát quan niệm chính trị học 
của Asoka (A Dục vương) và Nagarjuna 
(Long Thọ) trong lịch sử Phật giáo, như 
Rober Thurman đã nghiên cứu cái mà 

ông gọi là “Nguyên lí thao tác chính trị 
khai ngộ” (Operative principles of the 
politics of enlightenment) của Asoka. A. 
L. Basham cũng đề cập việc A Dục vương 
từng sáng tạo ra “Thần thoại của sức 
mạnh” đưa Phật giáo hội nhập chính 
trị(5). Điều thú vị là, trong diễn biến lịch 
sử truyền thống và cận đại của mối quan 

hệ Phật giáo với chính trị xã hội á Đông, 
chúng ta cũng dễ dàng phát hiện ra sự 
“hữu duyên” giữa Phật giáo và chính trị. 

Phật giáo truyền vào Trung Quốc, trải 
qua diễn biến phức tạp của quá trình 
Trung Quốc hoá, một mặt quan trọng của 
quá trình này, theo kết luận nghiên cứu 
của các học giả, là “Trung Quốc hóa trên 
phương diện chính trị” (sinicized 
politically)(6). Từ cuối nhà Thanh trở đi, 
sự kết hợp giữa Phật giáo với tầng lớp tri 
thức bác học tạo thành một luồng gió. Về 
điểm này Lương Khải Siêu đã thuyết giải 
rõ ràng trong hai tác phẩm Khái luận học 
thuật thời đại Thanh và Gần ba trăm 
năm Lịch sử Học thuật của ông. Thái độ 
của tầng lớp trí thức cuối đời nhà Thanh 
đối với Phật giáo chính là lập trường 
“Phật giáo ứng dụng”, nói một cách cụ 
thể, loại thái độ thực dụng chủ nghĩa này 
liên quan tới ý hướng cải cách chính trị 
mãnh liệt của họ. Quan tâm của họ đối 
với Phật giáo hoàn toàn không bắt đầu từ 
bản thân quan niệm giá trị và tri thức 
Phật giáo, mà là ở một số nhân tố trong 
quan niệm Phật giáo có thể được kích 
hoạt hoặc tái giải thích thành chức năng 
chính trị, vì thế Phật giáo được lí giải và 
giải thích theo chiều hướng tại thế, mà 
không phải là siêu thế. Với họ, Phật giáo 
không chỉ giới hạn ở truyền thống tự tu 
trong rừng núi, mà đã hoà nhập vào “tư 
tưởng chính trị Trung Quốc Cận đại”, trở 
thành một bộ phận của tư tưởng chính trị 
thời đại có thể giúp ích giải phóng dân tộc 
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lúc đó(7). Đó là điều Lương Khải Siêu đã 
nói, bao gồm quan niệm “chí dụng” cải 
cách, “mượn kinh điển trước tác để tô 
điểm luận thuyết chính trị”(8). Phương 
pháp nhờ Phật giáo để bàn chính trị này, 
một mặt là do tầng lớp tri thức cải cách 
chịu ảnh hưởng của Lương Khải Siêu, 
Khang Hữu Vi đã truyền vào kinh học 
tân văn, làm phương thức thảo luận kinh 
điển, lời ít nghĩa nhiều để bình luận thời 
sự. Mặt khác họ cũng chịu ảnh hưởng bởi 
luồng gió quan niệm “cải cách tôn giáo” 
từ Phương Tây thổi tới. Lương Khải Siêu 
đã dẫn lời của Tưởng Phương Thần rồi 

phát huy thêm rằng: “ánh sáng ban mai 

của âu Châu cận đại phát ra từ hai trào 
lưu lớn, một là: Tư tưởng Hi- La phục 
sinh, tức Văn hoá phục hưng; hai là: Cơ 
Đốc giáo nguyên thủy phục sinh, tức “cải 
cách tôn giáo”. Vận hội mới của nước ta 
(TQ), cũng nên mở ra hai con đường; Một 
là phương diện tình cảm, tức văn học mới 
và mĩ thuật mới; Hai là phương diện lí 
trí, tức Phật giáo mới”(9). 

Nội hàm chính trị mà tầng lớp tri thức 
cuối Thanh đã dành cho loại “Phật giáo 
mới”, ngoài đạo đức mang tính cách mạng 
như “dũng khí”, “lòng tin”, “hi vọng” và 
“vô uý” ra, chính là quan niệm “tự do”, 
“nhân quyền” và “bình đẳng” mà phong 
trào ánh sáng Phương Tây đề cao. Đặc 
biệt là quan niệm “bình đẳng” trong Phật 
giáo được giải thích thành cơ sở của nền 
chính trị dân chủ mang tính hiện đại 
chống lại chuyên chế chủ nghĩa. Như 
trong bài Bàn về quan hệ giữa Phật giáo 
và Chính trị, Lương Khải Siêu đã giải 
thích tín ngưỡng Phật giáo là “bình đẳng 
và không có sự khác biệt”, và chỉ ra: quan 
niệm “người người đều bình đẳng với 
Phật” là nguồn tư tưởng quét sạch “chính 
thể chuyên chế”, kiến lập “chính thể lập 
hiến”. Cho đến thời kì Dân quốc, trong 

Diễn văn chào mừng Hội Phật giáo, ông 
còn dùng Phật pháp để thuyết minh quan 
niệm chính trị của dân chủ cộng hoà, cho 
rằng muốn hiểu chế độ dân chủ, “không 
hiểu sâu Phật pháp thì không thể nói cái 
bản lai của nó”(10). Thêm nữa, Tống Thứ 
cũng phê bình luận điểm Phật giáo là 

nguyên nhân làm cho ấn Độ suy yếu, cho 
rằng Phật giáo “lấy quý tộc làm mục tiêu 
giảng giải bình đẳng” hoàn toàn khác với 
với “quan hệ giữa bốn đẳng cấp 
Bàlamôn”, nó sẵn mang ý nghĩa chính trị 

cận đại(11). ở Chương Thái Viêm, Phật 
pháp “rốt cuộc không thể tách rời Thế 
gian pháp”. Ông cho rằng, việc ứng thế 
của Phật giáo, chẳng khác biệt gì với Lão- 
Trang, trong thế gian Pháp “chẳng qua là 
hai chữ bình đẳng”. Trong Nhân vô ngã 
luận, ông cũng nhắc đến “có thể chứng 
minh Vô ngã và thế gian từ đầu đã có cái 
bình đẳng đó”(12). Ngoài ra, Thích Tông 
Ngưỡng và Thích Ký Thiền trong giới 
tăng lữ cuối nhà Thanh cũng đều dùng vô 
thần luận Phật giáo và “hành bình đẳng 
giáo” làm nguyên lí chính trị theo giải 
thích của Phật giáo, đặt nó lên trên ý 
niệm chính trị của dân chủ cộng hoà(13). 
Nếu liên hệ đến nền dân chủ cộng hoà với 
phương hướng chính trị đánh đổ thống trị 
Mãn tộc mà phong trào Phật giáo cuối 
Thanh ủng hộ, thì cuộc vận động tư tưởng 
chính trị này của Phật giáo nổ ra vào cuối 
thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đồng thời với 
việc áp dụng quan niệm của phong trào 
ánh sáng Phương Tây để xây dựng nhà 
nước lí tưởng có nền chính trị Phật giáo 
hoá mang tính hiện đại, rồi nhân tiện 
mang luôn cả khuynh hướng dân tộc chủ 
nghĩa. Không dừng lại ở đó, nhân tố dân 
tộc chủ nghĩa này thực ra cũng ít nhiều 
bộc lộ khi sau này họ bàn về tri thức Phật 
học. Có học giả cho rằng, Duy Thức học 
mà Chương Thái Viêm đã bàn tới, đã kết 
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hợp cả “Dân tộc chủ nghĩa của Trung 
Quốc cận đại”(14). 

Có được ngọn nguồn cơ bản này, chúng 
ta sẽ tương đối thuận tiện khi tiến hành 
phân tích sự tiếp nối và phát huy về mặt 
chính trị liên quan đến quan niệm Phật 
giáo của phong trào Phật giáo Nhân gian 
do Thái Hư lãnh đạo. Thời gian và hoàn 
cảnh thay đổi, tư tưởng của phong trào 
Phật giáo trong xử lí mối quan hệ giữa 
Phật giáo và chính trị cũng có bước phát 
triển mới. Đặc biệt là nếu đặt vấn đề này 
vào góc độ so sánh để tìm hiểu thêm, tức 
là so sánh với một dẫn chứng gần như 
phát sinh cùng thời gian ở Nhật Bản, một 

truyền thống Phật giáo khác của Đông ¸,  
thì không những có lợi thêm cho chúng ta 
mà quan trọng hơn nữa là khi so sánh các 
nền truyền thống tương tự nhau, chúng 
ta sẽ thể hiện được mặt phức tạp của vấn 
đề, việc lựa chọn dẫn chứng ở bài này tuy 
có một số ngẫu nhiên nhưng lại có ý 
nghĩa tương đối điển hình.  

III. Kế hoạch mang tính hiện đại 
của sự “thích ứng”: Phật giáo 
nhân gian của Thái Hư và quan 
niệm chính trị của nó 

Sự nối tiếp về mặt chính trị trong 
quan niệm Phật giáo của Phong trào 
Phật giáo Nhân gian do Thái Hư lãnh 
đạo, tuy chịu ảnh hưởng của chính trị 
luận cách mạng “Phật giáo ứng dụng”, 
nhưng hoàn toàn không thoát li hẳn như 
các học giả cách mạng thời kì đầu, mà lại 
chú ý đến ngọn nguồn vốn có của tri thức 
Phật giáo. Tuy Thái Hư bàn về mối quan 
hệ giữa Phật giáo với chính trị ở lĩnh vực 
tương đối rộng, từ cục diện chính trị và 
khốn cảnh hiện thực trong nước, thế giới 
đến ý nghĩa và loại hình của cách mạng, 
thậm chí còn đề cập đến cơ sở triết học 
siêu hình của chế độ chính trị(15), v.v... Rõ 

ràng ông tương đối phóng khoáng khi bàn 
về vấn đề Phật giáo với chính trị. Nhưng 
cần chú ý rằng những thảo luận về tất cả 
vấn đề này đều bị quy vào lập trường lấy 
Phật giáo làm bản vị. Cho nên, khi những 
người như Thái Hư lấy “khế cơ” làm 
nguyên tắc để “dung quán” trào lưu tư 
tưởng mang tính hiện đại, chúng ta cần ý 
thức rằng họ có điều kiện để tiếp nhận 
tính hiện đại. Như Thái Hư nói trong Tân 
dữ dung quán (Dung quán với cái mới): 
“ôm trọn quan niệm Phật giáo là trung 
tâm, để quán sát mọi cái mới về kinh tế, 
chính trị, giáo dục, văn nghệ, khoa học, 
triết học và các nền văn hoá thuộc hiện 
đại. Không thể lấy chúng làm đối tượng 
hoặc công cụ phát dương để Phật giáo 
phê bình”(16). Lập trường nước đôi vừa 
ứng biến vừa hộ giáo này giúp cho Phật 
giáo nhân gian của Thái Hư đã không 
giống với việc chủ nghĩa cấp tiến đương 
thời tiếp nhận toàn diện tính hiện đại 
Phương Tây, cũng khác với việc chủ 
nghĩa bảo thủ cực đoan đương thời chỉ 
trích tính hiện đại. 

Từ sự du di bất định trong nghị luận 
chính trị của Thái Hư, chúng ta có thể 
cảm nhận được những cấp bách mà ông 
gặp phải trong việc “thích ứng” giữa 
truyền thống với hiện đại. Như phần lớn 
nghị luận chính trị của Thái Hư là đồng 
cảm hoặc ủng hộ quan niệm tự do, bình 
đẳng của chính trị dân chủ hiện đại của 
Phương Tây, và có ý đồ đem Phật giáo 
giải thích thành “căn cứ cho bình đẳng 
chính trị” của nền dân chủ. Ông cho rằng, 
tự do, bình đẳng đều là sản phẩm của 
“văn minh cận đại”, còn “Phật là bậc 
Chính giác vạn hữu chân tướng đạt được 
tự do bình đẳng, cho nên văn minh cận 
đại nên lấy Phật làm cơ sở”, đạt tới con 
đường tự do, bình đẳng, cũng cần “tại 
hành lục độ” mà thành công(17). Thậm chí 
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đối với cải cách chế độ tăng già, ông cũng 
có suy nghĩ sung mãn về loại dân chủ chủ 
nghĩa này(18), được lí giải là tồn tại một 
mối liên hệ tự nhiên với chính trị dân chủ 
hiện đại. Tục Thanh trong cuốn  Tinh 
thần chân chính cứu quốc, cứu giáo, cứu 
thế của Thái Hư Đại sư đã chỉ ra, thói 
xấu của chế độ tăng già truyền thống là ở 
chỗ “bảo lưu loại tác phong chuyên chế từ 
thời đại đế chế để lại”, cho nên cần phải 
thuận theo “diễn biến trào lưu”, cách tân 
chế độ cũ(19). Dễ dàng nhận thấy cải cách 
chế độ tăng già đã được gắn cho ý nghĩa 
của chính trị học. Điều thú vị là, Thái Hư 
có lúc không đủ lòng tin vào chính trị 
hiện đại. Trong một lần bàn luận về chế 
độ chính trị, ông đã phát biểu một đoạn 
văn có ý vị sâu xa về việc nên chăng lấy 
chính trị dân chủ Phương Tây thay thế 
chính trị chuyên chế vốn có của Trung 

Quốc. ý của ông là, “Trung Quốc từng có 
chính trị thuần mĩ, chẳng hạn như chính 
thể chuyên chế, cũng là một loại chính 
trị, có thể nói là nó phát triển đến cực 
điểm ở Trung Quốc”, nhưng gần đây tệ 
đoan đầy rẫy, mới trở nên không được 
trọng dụng, chính trị của Trung Quốc giỏi 
về “điều tiết dân tình, răm rắp theo đúng 
Đạo” (Đạo: vương đạo. ND), cho nên 
“chính thể chuyên chế thống trị mấy 
nghìn năm, thường cho thấy thái bình 
thịnh thế”. Còn chính trị dân chủ Phương 
Tây, không sát với tình người, ở đâu cũng 
dùng pháp luật gò bó nhân dân, “không 
cho lấy một chút tự do”. Ông cho rằng bức 
tường “dùng pháp luật hạn chế tự do” này 
hoàn toàn không phải là phương pháp 
giải quyết căn bản(20). Trong Bồ Tát và 
Chính trị viết năm 1941, ông lại lí giải 
nền chính trị lí tưởng là tương tự như 
“chính trị triết nhân” của Platon và 
“chính trị thánh vương” vốn có của Trung 
Quốc(21). Nhưng trong Chế độ chính trị 

quần chúng và tăng chế Phật giáo công 
bố năm 1943, ông lại phê bình thánh chế 
truyền thống của Trung Quốc “nặng về 
gia tộc” và không tránh khỏi việc khiến 
cho con người tham sinh, sống cẩu thả, 
làm cho quá trình hiện đại hoá của Trung 
Quốc đi đến tụt hậu(22).  

Về vấn đề Tăng già tham chính, 
thuyết pháp của Thái Hư cũng có điều 
chỉnh theo từng thời kì. Tháng 10 năm 
1930, trong bài diễn văn phát biểu tại 
Giáo hội Phật giáo Tứ Xuyên với tựa đề 
Xây dựng Phật giáo Trung Quốc thích 
ứng với thời đại, ông đề xuất Phật giáo 
nên tuỳ theo trào lưu hiện đại, “cải biến 
phương pháp xử thế cũ để nhằm sinh tồn 
phát triển”, tích cực chủ trương tăng 
chúng Phật giáo tổ chức giáo đoàn đại 
biểu cho Phật giáo tham gia chính trị(23). 
Đến năm 1946, ban đầu Thái Hư còn có ý 
tổ chức chính đảng, và phê bình quan 
niệm tăng nhân xuất thế, không nên 
tham chính, là “luận điệu không hợp trào 
lưu thời đại”(24). Thậm chí tổ chức ra Giác 
Quần Xã (觉 群 社) có tổ chức chính trị 
Phật giáo, và khi khởi động “đa tư dị 
nghị”, ông bắt đầu mềm dẻo hoá lập 
trường tăng nhân tham chính. Trong 
Tăng già và Chính trị, ông đề xuất 
nguyên tắc chính trị “cố vấn chính trị mà 
không làm chính trị”. Một năm sau đó, 
ông lại đưa ra khẩu hiệu “Phật giáo 
không cần tổ chức đảng phái”, rõ ràng 
ông cân nhắc nhiều hơn đến việc Tăng 
già tham chính(25). 

Tính bất ổn định trong nghị luận 
chính trị của Thái Hư, thực ra cho thấy 
ông vẫn mắc mớ với vấn đề tính hiện đại, 
sự cấp bách và khó khăn giữa truyền 
thống và hiện đại, siêu thế và nhập thế. 
Sự cấp bách của kế hoạch “Thích ứng” 
đối, thực tế cũng bắt nguồn từ thời cuộc. 
Phong trào Phật giáo Nhân gian của Thái 
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Hư gặp phải thời điểm mấu chốt nhất của 
cuộc vận động mang tính hiện đại của 
Trung Quốc, cũng là thời kì giao thoa 
phức tạp nhất(26). Đặc biệt những bài viết 
ca ngợi chủ nghĩa hiện đại trải qua phong 
trào văn hoá mới Ngũ Tứ, với phù hiệu 
mang tính hiện đại và quan niệm tự do 
dân chủ mà nó mang theo, trải qua quá 
trình không ngừng bị “Thánh điển hoá” 
(cannoization) đã trở thành một dạng 
“thánh linh chính trị” (political charisma) 
trong giới tư tưởng(27). Thái Hư chịu ảnh 
hưởng sâu sắc của tinh thần Ngũ Tứ. 
Trong năm thứ hai của thời kì Ngũ Tứ đã 
sáng lập tạp chí Hải Triều Âm, hi vọng 
lấy Phật pháp Đại thừa thuận ứng theo 
“sự ra đời của trào lưu tư tưởng mới”. 
Ông lấy Phật học làm bản vị, tích cực 
tham gia tranh luận về các vấn đề trong 
giới văn hoá tư tưởng đương thời(28). Một 
mặt, ông cần tiếp nhận câu chữ mang 
tính hiện đại vốn đã được quyền uy hoá 
đó, đồng thời suy nghĩ thêm ở góc độ hộ 
giáo, đối với các nguồn mang tính hiện 
đại, ông lại càng cần phải thận trọng đưa 
vào tri thức và lập trường Phật giáo để 
tiến hành “giải nghĩa”. Đây chính là “cái 
mới của bản vị Phật giáo Trung Hoa” mà 
ông nói trong sách Tân dữ dung quán. 
Như đối với Tiến hoá luận thịnh hành lúc 
bấy giờ, ông đã tỏ ra tiếp nhận một cách 
cẩn thận(29). Cho dù về mặt lí luận, Thái 
Hư luôn dùng quan niệm Phật giáo làm 
bản vị để luận thuyết các vấn đề mang 
tính hiện đại, nhưng còn tương đối chung 
chung, việc tìm ra phương thức luận 
chứng cụ thể đã khiến ông chưa lường hết 
được tính phức tạp của bản thân vấn đề 
mà ông xử lí. Như: công bằng trong chính 
trị và công bằng trong tôn giáo hoàn toàn 
không tương đồng về mặt khái niệm như 
Weber đã phân tích, chính trị rốt cuộc 
dựa quan hệ quyền lực, mà không phải là 

“chính nghĩa” ở phương diện lí luận. Còn 
tôn giáo vốn mang tính cứu chuộc, bản chất 
của nó tự nhiên sẽ là “phi chính trị hoặc 
phản chính trị”, nguyên tắc của nó thậm 
chí đã vui vẻ thừa nhận tính tự chủ của 
trật tự thế tục(30). Thái Hư thường bàn về 
vấn đề tự do, trong tác phẩm Quan niệm 
lịch sử về tự do mà ông rất tâm đắc, ông 
khảo sát sơ lược về quan niệm tự do của 
lịch sử trong và ngoài nước, rồi nhận định 
rằng phong trào tự do chủ nghĩa không thể 
thành công một cách chân chính ở chủ 
nghĩa Đế quốc Phương Tây, cần phải kinh 
qua giáo dục tự do bằng thuyết tâm tính 
của Phật giáo, mới có thể thực hiện chân 
chính sự tự do của chính trị xã hội. Ông 
hoàn toàn chưa ý thức rằng, nguyên tắc 
đơn giản đó còn chưa phân rõ như hai định 
nghĩa khác nhau về “tự do” mà nhà tư 
tưởng cánh tả của Nhật bản Hirata Seikou 
đưa ra khi phê phán Phật giáo Thiền tông 
Nhật Bản. Seiko chủ trương “tự do” của 
Thiền là “tự do thoát tục” (desecularized 
freedom), còn “tự do” của chính trị là “tự do 
thế tục” (secular freedom). Seikou cho 
rằng, đây là hai loại tự do hoàn toàn khác 
nhau về tính chất và phương hướng. Tự do 
của Thiền không thể mang cái tự do của 
chính trị và xã hội, tự do thế tục thì cần 
trải qua cách mạng kiểu nước Mỹ và nước 
Pháp mới có thể đạt được(31). Cho nên khi 
Thái Hư lấy quan niệm Đại Thừa của Bồ 
Tát kiến lập “Đạo đức mới” cho chính trị xã 
hội, Phật giáo hoá tất cả mọi vấn đề, như 
xem Bồ Tát là “nhà đạo đức của xã hội cải 
lương”, “đem Phật giáo thực hành trong 
nhân gian”, thậm chí thiết kế ra “cõi Tịnh 
độ Nhân gian” tương tự chủ nghĩa xã hội 
không tưởng(32), những ý đồ quá − lí tưởng 
này, trong thực tế thường bị công kích cả 
hai mặt. 

Từ phương diện chế độ để phân tích, 
Hiến pháp Dân quốc xác định rõ ràng 
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chính trị - tôn giáo phân li đã mang lại 
cho tín ngưỡng tôn giáo sự tự do hợp 
pháp, nhưng tính hiện đại Trung Quốc là 

“tính hiện đại chưa hoàn thiện”. ảnh 
hưởng của phong trào thế tục hoá mà 
hiện đại hoá mang lại đối với xã hội 
Trung Quốc trên thực tế biểu hiện ở hai 
mặt. Một mặt, chế độ hiện đại mang lại 
cho tôn giáo nhiều không gian tự do hơn, 
nhưng đồng thời hiện đại hoá Trung quốc 
lại bị giải thích một cách đơn giản rằng 
nó phản đối ngẫu tượng và mọi triết học 
siêu hình, những truyền thống vốn thiếu 
tính thực dụng. Nó thường đi đôi với các 
phong trào phản tôn giáo như sử dụng 
chùa miếu mở trường học xảy ra ở khắp 
nơi trên cả nước. Vậy là, xét từ sự tranh 
biện Phật giáo lúc bấy giờ đang “hiện tồn” 
không chỉ tư duy về mặt giá trị, mà là cái 
“xã hội đang cần”, chúng ta có thể cảm 
nhận một cách mãnh liệt được sự khó xử 
về kế hoạch mang tính hiện đại của Phật 
giáo mà Phong trào Phật giáo Nhân gian 
của Thái Hư gặp phải. 

Nghiên cứu của nhiều học giả cho 
thấy, từ cuối thế kỉ XVIII trở đi, chủ 
nghĩa hiện đại và chủ nghĩa dân tộc trở 
thành chủ đề quan trọng nhất trong lịch 

sử. Đối với Phật giáo Châu á, chủ nghĩa 
dân tộc của thực dân đã trở thành nội 
dung mà Phật giáo ứng dụng quan tâm. 

Phật giáo không chỉ giúp cho Châu ¸ 
dưới hệ tham chiếu lớn mạnh ở Phương 
Tây, tự xác định vị trí dân tộc và thân 
phận  mình (sense of identity), và còn có 
thể đề kháng lại sự thâm nhập của văn 
hoá Phương Tây(33). Nhưng cần nhận ra 
rằng, sự kết hợp giữa tính hiện đại và 
chủ nghĩa dân tộc, trong những bối cảnh 
văn hoá khác nhau, lại thể hiện ra những 
hình thái hết sức phức tạp khác nhau. 
Trung Quốc và Nhật Bản cùng có truyền 

thống Phật giáo Đông á, thì sự kết hợp 
giữa Phật giáo và chính trị liên quan đến 
tính hiện đại và chủ nghĩa dân tộc lại 
tương đối khác nhau. Trở lại với lập 
trường của Phật giáo Nhân gian do Thái 
Hư lãnh đạo, họ dành sự khẳng định cao 
độ cho nguyên tắc lập quốc chủ nghĩa 
Tam dân do Tôn Trung Sơn sáng lập, coi 
đó là chế độ nhà nước mang tính hiện đại 
lí tưởng nhất. Từ quan niệm dân chủ tự 
do hiện đại và tín ngưỡng Phật giáo, Thái 
Hư đã đặc biệt biện hộ cho “chủ nghĩa 
dân quyền”. Ông cho rằng loại chính trị 
tự do cá nhân “có thể bỏ cái xấu chọn cái 
tốt”, thì chỉ có nguyên tắc dân quyền của 
chủ nghĩa Tam dân(34). Trong Căn cứ của 
quan niệm quốc gia trong Vũ trụ quan, 
Dân quốc và Phật giáo, ông còn tỏ ý từ 
góc độ ý nghĩa của vũ trụ quan triết học 
giải thích nguyên nhân và phương thức 
thành lập nhà nước, cho rằng chỉ có vũ 
trụ quan Phật giáo mới có thể kiến lập 
nên “nhà nước dân trị chân chính, và chủ 
nghĩa Tam dân chính là biểu hiện cụ thể 
của loại hình nhà nước này”, cho nên ông 
kết luận: “Trung Hoa Dân quốc là nhà 
nước của chủ nghĩa Tam dân, tức là 
chính trị dân quyền, cũng chính là thích 
hợp với tôn giáo của Thích Ca Mâu Ni với 
vũ trụ quan  nhân duyên”(35). Dân quốc đã 
thành lập, sự chấp nhận quốc thể Dân 
quốc của Phật giáo Nhân gian hoàn toàn 
không trực tiếp đi đến diễn đạt chủ nghĩa 
dân tộc một cách mạnh mẽ. Họ tìm hiểu 
về chính trị mang tính hiện đại mà hoàn 
toàn không suy nghĩ  đến ý đồ giải phóng 
dân tộc. Ngoại trừ vào thời kì đặc thù, 
việc suy xét vấn đề dân tộc sẽ được đặt 
lên. Như vào thời kì Cách mạng Quốc 
dân, họ định nghĩa luận đề chủ nghĩa dân 
tộc bằng luận đề phản đế quốc và trùm 
quân phiệt; thời kì kháng Nhật, việc này 
lại biểu hiện là phương thức của Phật 
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giáo hộ quốc cứu dân để “phục vụ quốc 
gia”(36). Luận đề chủ nghĩa dân tộc tuy 
giành được sự khẳng định thông thường, 
nhưng trong luận thuyết của Phật giáo 
Nhân gian về tính hiện đại, nó không 
hoàn toàn giống với những giá trị mang 
tính hiện đại như tự do, dân chủ, nó 
không  được đề cập một cách quan trọng 
hoá mà được xử lí một cách có điều tiết. 
Đặc biệt là khi chủ nghĩa dân tộc đó bị 
gán cho một cách giải thích: là một loại 
Phật giáo “vô ngã chủ nghĩa”, thì chủ 
nghĩa dân tộc liền trở thành một khái 
niệm hoà bình và phi bản chất, bởi vì cái 
“tha lực” thôi thúc mà chủ nghĩa dân tộc 
“tự ngã kiến tạo” dựa vào để tồn tại đã bị 
tiêu tan(37). Khi thảo luận chủ nghĩa Tam 
dân, Thái Hư đã kịch liệt phê phán chủ 
nghĩa dân tộc, cho rằng chủ nghĩa dân tộc 
nói thái quá, dễ đi vào khuynh hướng chủ 
nghĩa quốc gia. Ông hình như ý thức đến 
một mối nguy hiểm tiềm ẩn nào đó mà 
chủ nghĩa dân tộc tạo thành đối với 
nguyên tắc tự do. Xét theo thuyết “phân 
biệt về các loại hình chủ nghĩa dân tộc 
khác nhau” của Herace B. Davis, chủ 

nghĩa dân tộc mà Phật giáo Nhân gian 
Trung Quốc kiên định là loại “chủ nghĩa 

dân tộc kiểu ánh Sáng”. Ông cho rằng 
tuy loại chủ nghĩa dân tộc này ở ý nghĩa 
nhất định nào đó có mang hình thức 
chống chủ nghĩa thực dân, và do không 
thường xuyên nhất trí với điều kiện của 
bước tiến lịch sử trong việc giữ vững tư 
tưởng truyền thống, hai khó khăn mang 
tính hiện thực này “là xem chủ nghĩa dân 
tộc là một loại vận động của lí tính, thế 
tục và hiện đại hay là nhân tố dân tộc độc 
đáo”(38). Giữa nội bộ chủ nghĩa dân tộc và 
tính hiện đại, những người như Thái Hư 
cuối cùng lựa chọn sẽ là vấn đề lí tính và 
tính hiện đại. Có nghĩa là mối nguy hiểm 
của chủ nghĩa dân tộc mà Phật giáo 
Nhân gian Trung Quốc đã cảnh tỉnh 
trong phong trào chính trị mang tính 
hiện đại, cũng phát sinh trong luận 
thuyết chính trị của Phật giáo Nhật Bản 
hiện đại. 
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Người dịch: Trần Anh Đào 
Viện Nghiên cứu Tôn giáo 
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